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Summary 

N-(2-furylmethyl)chitosan was synthesized from chitosan and furfural through two steps. The 
first one is the reaction between chitosan and furfural to form N-(2-furfuryliden) chitosan, the 
following one is the reduction of the later by NaBH4. The structure of the reaction products were 
confirmed by IR, UVand NMR spectroscopic data. The swelling degree in water, in NaOH 0.1 N 
solution  and the adsorption capacity of N-(2-furylmethyl)chitosan for Cu(II) were studied.  

 
I - Mở đầu 

Phản ứng biến tính chitosan bằng các 
anđehit béo và benzanđehit ®� có nhiều công 
trình công bố [1, 2], tuy vậy với anđehit thơm dị 
vòng thì còn ít được quan tâm. Trong các 
anđehit thơm dị vòng từ năm 1995 ®� có một số 
công trình nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng N-
(piridyl metyl)chitosan và dẫn xuất [3, 4]. 
Fufural là một anđehit dị vòng thơm khá lý thú 
nhưng phản ứng biến tính chitosan bằng fufural 
thì hầu như chưa được nghiên cứu. Trong bài
báo này chúng tôi nghiên cứu phản ứng tổng 
hợp và khảo sát một số tính chất của N-(2-
furylmetyl) chitosan. 

II - THỰC NGHIỆM

1. Hóa chất  

Chitosan dùng trong công trình này được 
thuỷ phân từ chitin, tách từ vỏ tôm phế thải [5], 
bằng dung dịch xút 50% ở 100oC trong 2 giờ. 
Khối lượng phân tử trung bình Mw được xác 
định bằng phương pháp đo độ nhớt trên nhớt kế 
Ubbelohde và độ đề axetyl hóa DD được xác 
định bằng phương pháp định lượng phổ hồng 
ngoại [6]. 

Chitosan có giá trị Mw = 340.000 g/mol; DD 
= 85%.   

- Các hóa chất được sử dụng trong công 
trình này đều thuộc loại tinh khiết phân tích.  

2. Phổ hồng ngoại được ghi trên máy FTIR 
8700 của h�ng Shimazdu theo phương pháp ép 
viên với KBr. 

3. Phổ 1H-NMR và 13C-NMR được ghi trên 
máy AVANCE-500 MHz của h�ng Bruker. 

4. Khảo sát khả năng hấp phụ Cu(II): Chất 
khảo sát được ngâm trong dung dịch CuSO4

trong 24 giờ. Nồng độ Cu(II) được xác định 
bằng phổ hấp thụ nguyên tử. 

III - Kết quả và Thảo luận 

1. Tổng hợp N-(2-furylmetyl)chitosan 

 N-(2-furylmetyl)chitosan được tổng hợp 
từ chitosan và fufural qua hai bước. Đầu tiên 
chitosan phản ứng với fufural tạo ra hợp chất 
azometin, N-(2-fufuryliden) chitosan. Tiếp theo 
hợp chất azometin được khử bằng NaBH4 để tạo 
ra N-(2-furylmetyl)chitosan. 

a) Tổng hợp N-(2-fufuryliden) chitosan 

Phản ứng được thực hiện ở nhiệt độ 50oC,
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trong 3 giờ với tỉ lệ số mol chitosan/số mol 
furfural là 1:3 và xúc tác là piperiđin [7]. Sản 
phẩm của phản ứng có màu vàng, tan chậm 
trong axit axetic 2%. 

Cấu trúc của N-(2-fufuryliden) chitosan được 
khẳng định qua các dữ kiện phổ hồng ngoại. 
Các vân hấp thụ đặc trưng được trình bày ở bảng 
1. 
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Bảng 1: Một số đặc trưng phổ hồng ngoại của chitosan và N-(2-fufuryliden)chitosan 

 
Chất 

δNH(amin b1),
cm-1 

νCH=N , cm-

1
νOH,
cm-1 

νC-O-H,
cm-1 

δ=CH Furan,
cm-1 

Chitosan 1649 - 3485 1024 1/ 
1068 2/ 

-

N-(2-fufuryliden) 
chitosan 

- 1642 3434 1020 1/ 
1070 2/ 

758 
885 

1/ = νC-O-H  bậc 1           
2/ = νC-O-H  bậc 2 

 
Trên phổ hồng ngoại của N-(2-fufuryliden) 

chitosan vân hấp thụ ở 1648 cm-1 đặc trưng cho 
dao động biến dạng của nhóm –NH của amin 
bậc một của chitosan được thay bằng đỉnh hấp 
thụ ở 1642 cm-1 đặc trưng cho dao động hóa trị 
của nhóm azometin và xuất hiện thêm các vân 
hấp thụ ở 930, 757 cm-1 đặc trưng cho dao động 
biến dạng của liên kết =CH của vòng furan. Kết 
quả này phù hợp với kết quả thu được của 
Alessandro Gandini và các cộng tác viên [8] khi 
cho β-D-glucosamin hiđroclorua phản ứng với 
furfural.  

b) Tổng hợp N-(2-furylmetyl) chitosan 

Bước tiếp theo N-(2-fufuryliden) chitosan 
được khử hóa bằng NaBH4 ở 25oC trong 6 giờ 

[7]. Sản phẩm có màu vàng nhạt và tan được 
trong dung dịch axit axetic. Cấu trúc của sản 
phẩm được khẳng định qua các dữ kiện phổ 
hồng ngoại phổ UV và phổ 1H-, 13C-NMR. 

*Trên phổ hồng ngoại, khác với phổ của N-
(2-fufuryliden)chitosan, vân hấp thụ ở 1642 cm-1 
đặc trưng cho dao động hóa trị của nhóm 
azometin được thay bằng vân hấp thụ ở 1651 
cm-1 đặc trưng cho dao động biến dạng của 
nhóm amino bậc hai. 

*Trên phổ UV, chitosan không hấp thụ 
trong vùng tử ngoại (190 - 500 nm), trong khi 
đó N-(2-furylmetyl)chitosan có cực đại hấp thụ 
ở 277 nm, đặc trưng cho sự có mặt của vòng 
thơm furan, xem hình 1. 
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Hình 1: Phổ UV của chitosan (I) và N-(2-furylmetyl) chitosan (II) 
 

*Trên phổ 1H-NMR và 13C-NMR ngoài các 
tín hiệu đặc trưng cho các proton và các nguyên 
tử C của chitosan, còn xuất hiện thêm các tín 
hiệu  đặc trưng cho các proton và nguyên tử C 
của vòng thơm furan và nhóm metylen  của gốc 
furyl metyl trong sản phẩm, xem bảng 2. 

Bảng 2: Các tín hiệu đặc trưng của gốc 
furylmetyl  trong N-(2-furyl metyl)chitosan 

1H-NMR 13C-NMR Vị 
trí δH, ppm Số H δC, ppm 

1’ 5,35 2 44,54 

2’ - - 146,03

3’ 6,85 1 112,12 

4’ 6,97 1 113,26 

5’ 7,93 1 145,00 

Độ chuyển dịch hóa học của các proton và
nguyên tử C thu được trên phổ phù hợp với phổ 
lí thuyết.  

2. Khảo sát một số tính chất của  
 N-(2-furylmetyl)chitosan 

a) Độ trương

Chitosan và N-(2-furylmetyl)chitosan đều 
tan trong dung dịch axit lo�ng do vậy chúng tôi 
khảo sát độ trương trong nước cất và trong dung 
dịch NaOH 0,1 N với thời gian ngâm trương là 6
giờ. Độ trương được tính theo công thức sau: 

S%
Ws - Wo

Wo
.100%

 

Trong đó: S là độ trương [%]; Ws là khối lượng 
chất sau khi ngâm [g]; W0 là khối lượng chất 
ban đầu [g]. 

Kết quả được trình bày ở bảng 3. 

Bảng 3: Độ trương của chitosan và N-(2-furylmetyl)chitosan 

S [%] 
Chất 

CH3COOH 2% Nước cất NaOH 0,1N 

Chitosan Tan 107,18 75,48 

N-(2-furyl metyl)chitosan Tan 110,69 77,23 
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Từ kết quả bảng 3 cho thấy cả chitosan và N-
(2-furylmetyl)chitosan đều trương tốt trong 
nước và N-(2-furylmetyl)chitosan trương tốt hơn 
chitosan. 

b) Khảo sát khả năng hấp phụ ion Cu(II) 

Khả năng hấp phụ Cu(II) của chitosan và N-
(2-furylmetyl)chitosan  được thực hiện với dung 
dịch Cu(II) có nồng độ 400 ppm trong 24 giờ ở 
25oC. Kết quả được trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4: Khả năng hấp phụ Cu(II) 

Chất hấp phụ pH 
tối ưu

q, 
mg/g 

Chitosan 4,5 149,10

N-(2-furyl metyl) chitosan  4,5 146,62

N-benzylchitosan [5] 4,5 110,00

Từ kết quả bảng 4 cho thấy, khả năng hấp 
phụ Cu(II) của N-(2-furylmetyl)chitosan  thấp 
hơn chitosan chút ít nhưng lại cao hơn N-
benzylchitosan. Điều này cho thấy, đưa nhân 
furan lên khung chitosan sẽ tăng khả năng hấp 
phụ ion kim loại hơn khi nhân thơm là benzen. 

IV - Kết luận 

1. §� tổng hợp N-(2-furylmetyl)chitosan từ 
chitosan và fufural qua hai bước: tổng hợp hợp 
chất azometin và khử hóa hợp chất azometin bằng 
NaBH4. Cấu trúc của các sản phẩm được khẳng 
định qua các dữ kiện của phổ hồng ngoại, phổ UV 
và phổ 1H- và 13C-NMR. 

2. §� khảo sát độ trương trong nước cất và
dung dịch NaOH 0,1 N và khả năng hấp phụ 

Cu(II) của chitosan và N-(2-furylmetyl)chitosan. 

- Chitosan và N-(2-furylmetyl)chitosan đều 
trương tốt trong nước. Độ trương đạt được từ 
107,18 - 110,69%. 

- Chitosan và N-(2-furylmetyl)chitosan có 
khả năng hấp phụ Cu(II) gần tương đương nhau. 
Nhưng so với N-benzylchitosan thì N-(2-
furylmetyl)chitosan có khả năng hấp thụ tốt 
hơn. Kết quả này cho thấy, đưa nhân furan lên 
khung chitosan sẽ tăng khả năng hấp phụ ion 
kim loại hơn khi nhân thơm là benzen. 
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